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thái độ của thầy thuốc 51,2% và trình độ chuyên môn 
là 48,6%. 

- Nhu cầu của người dân là trạm nên mở rộng dịch 
vụ chăm sóc răng trẻ em, khám chữa bệnh phụ khoa 
cho phụ nữ. 

KHUYẾN NGHỊ 
- Tiếp tục củng cố và tăng cường hoạt động của 

trạm y tế về công tác khám chữa bệnh. 
- Đầu tư trang thiết bị thiết yếu phục vụ cho khám 

chữa bệnh tại trạm y tế. 
- Tăng cường đào tạo, tập huấn vào các nhu cầu 

của người dân mà trạm có thể đáp ứng được. 
- Truyền thông giáo dục sức khoẻ cần có sự hỗ trợ 

của các cấp chính quyền để người dân tiếp cận được 
thông tin nhiều hơn. 

SUMMARY  
* Some cultural characteristics - related to social 

health of women who Dao in BachThong district, 
Backan province: 

- Housing: mainly housing, home ventilation, 
kitchen appliance in the home (60.5%), animal shed 
near the house is very unhygienic. 

- Transportation: 59.9% away from the station 
from 6 to 10 km, travel time to stations within 1 hour 
(17%). 

- The rate of poor households in 2009 is about 
30.3%, the rate of sickness in household is 30.1%. 

- The concept that diseases are caused by Ghost 
(Spiritual aspect). Initial Approach to affects: 37.37% 
self-purchased drugs, no treatment 13.13%, 29.29% 
to station and 7.07% worship is at home. 

- The resons not go to a doctor: 69.7% due to 
minor illness, and not enough money 73.73%, 
53.54% is far away from station. 

* Some shortcomings in access and use health 
services. 

- People are not happy with the performance of 
medical stations: Missing drugs 83.9%, 81.2% lack of 
equipment; attitude of the physician 51.2% and 
qualification was 48.6%.  

- The needs of the population is expanding the 
service stations so that children care, gynecological 
examination and treatment for women.  

Keywords: Dao in BachThong district. 
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ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ LÂU DÀI CỦA PHẪU THUẬT CẮT MỐNG MẮT CHU BIÊN  

ĐIỀU TRỊ GLÔCÔM GÓC ĐÓNG NGUYÊN PHÁT  
TẠI KHOA GLÔCÔM BỆNH VIỆN MẮT TRUNG ƯƠNG 

 
Vũ Thị Thái, Nguyễn Thị Hà Thanh - Bệnh viện Mắt TW 

Bùi Ngọc Minh - Bệnh viện Mắt tỉnh Hưng Yên 
Tóm Tắt 
Mục tiêu: Đánh giá kết quả lâu dài và một số yếu 

tố liên quan đến kết quả điều trị glôcôm góc đóng 
nguyên phát giai đoạn sớm bằng phẫu thuật cắt 
MMCB. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 
Những bệnh nhân glôcôm góc đóng nguyên phát đã 
được cắt MMCB tại khoa Glôcôm bệnh viện Mắt trung 
ương từ tháng1/2006 đến tháng 12/2008. Nghiên cứu 
mô tả hồi cứu cắt ngang. Phẫu thuật được đánh giá là 
thành công khi nhãn áp < 23mmHg đồng thời không 
có tổn hại tiến triển của bệnh.  

Kết quả: Nghiên cứu tiến hành trên 141 mắt của 
138 bệnh nhân. 100% các trường hợp có nhãn áp sau 
phẫu thuật < 23 mmHg. Tỷ lệ thành công của phẫu 
thuật đạt 85,1%. Những mắt có lỗ cắt mống mắt 
>0,5mm, giai đoạn tiềm tàng có tỷ lệ thành công 
cao(82,98%). Kết luận: Phẫu thuật cắt mống mắt chu 
biên có tỷ lệ thành công khá cao 85,1%. Tỷ lệ này có 
liên quan đến kích thước lỗ cắt và giai đoạn bệnh.  

Từ khóa: phẫu thuật (PT) cắt mống mắt chu 
biªn(MMCB)  

Summary 
Objectve: To determine the long term outcome 

and relative factors of laser peripheral irdectomy 
(LPI). Patients and Method: Patients suffered from 
primary angle closure glaucoma and underwent LPI 
in 1/2006 to 12/2008. A cross retrospective study. 
Success of surgery was defined when itraocular 
pressure (IOP) <23mmHg and had no progressive 
glaucomatous damage. Result: 141eyes of 138 
patients. Postoperation 100% of cases had IOP 
<23mmHg. Success of surgery was 85.1%. The 
cases had size of iris hole >0.5mm and potential 
stage achieved higher success rate (82.98%). 
Conclusion: Success rate of LPI was 85.1% that 
relatived iris hole size and disease stage.  

Keywords: laser peripheral irdectomy (LPI)  



Y học thực hành (756) - số 3/2011  
  
  
 

117 

ĐẶT VẤN ĐỀ 
Bệnh glôcôm có nhiều cơ chế sinh bệnh và nhiều 

phương pháp điều trị khác nhau. Phẫu thuật cắt 
MMCB nhằm tạo đường lưu thông thủy dịch từ hậu 
phòng ra tiền phòng ngăn chặn nguy cơ đóng góc. 
Nhiều nghiên cứu trên thế giới cho thấy tính an toàn, 
hiệu quả của phẫu thuật, song tỷ lệ thành công của 
phẫu thuật giảm dần theo thời gian. Hiện nay, cắt 
MMCB là phương pháp chính điều trị glôcôm giai 
đoạn sớm. Phẫu thuật được đánh giá là thành công 
khi bệnh không tiến triển nặng hơn, do đó việc khám 
định kỳ sau phẫu thuật là cần thiết để đánh giá tình 
trạng bệnh và có biện pháp xử lý. Chúng tôi tiến hành 
đề tài này nhằm đánh giá kết quả lâu dài sau phẫu 
thuật và một số yếu tố liên quan đến kết quả đó. 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
1. Đối tượng nghiên cứu. 
Bệnh nhân glôcôm góc đóng nguyên phát đã được 

cắt MMCB tại khoa Glôcôm bệnh viện Mắt trung ương 
từ tháng1/2006 đến tháng 12/2008. 

2. Phương pháp nghiên cứu. 
Thiết kế nghiên cứu 
Nghiên cứu mô tả hồi cứu cắt ngang với cỡ mẫu là 

141 mắt  
Tiến hành nghiên cứu 
Tập hợp bệnh án của bệnh nhân thuộc đối tượng 

nghiên cứu. Loại bỏ bệnh án không đạt yêu cầu. Thu 
thập thông tin trong hồ sơ bệnh án của bệnh nhân 
thuộc tiêu chuẩn lựa chọn 

Gửi thư mời bệnh nhân đến khám lại  
Tiến hành khám đánh giá theo các tiêu chuẩn 

nghiên cứu 
Đánh giá bệnh nhân trước phẫu thuật  
Dựa vào các thông tin trong hồ sơ bệnh án: tuổi, 

giới, thị lực, thị trường, nhãn áp, giai đoan bệnh 
Khám lại bệnh nhân  
Khám triệu chứng cơ năng (thị lực, nhãn áp, thị 

trường), thực thể (lỗ cắt mống mắt, độ mở góc tiền 
phòng). 

Đánh giá kết quả lâu dài của phẫu thuật 
Kêt quả chức năng: NA <23mmHg là mức NA 

thành công  
Kết quả thực thể 
Kết quả chung của phẫu thuật: phẫu thuật thành 

công khi NA <23mmHg, bệnh không tiến triển nặng 
hơn, lỗ cắt mống mắt rõ. 

Xác định các yếu tố liên quan đến kết quả phẫu 
thuật 

Tìm mối liên quan của một số yếu tố đến kết quả 
phẫu thuật 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
Chúng tôi tiến hành nghiên cứu trên 141 mắt của 

138 bệnh nhân  
1. Đặc điểm bệnh nhân nghiên cứu 
1.1. Tình hình bệnh nhân theo tuổi và giới 
Tuổi trung bình của nhóm BN nghiên cứu là 

60,01± 8,242 tuổi. Trong nghiên cứu của chúng tôi 
bệnh nhân nữ chiếm đa số (65,9%). 

1.2. Tình trạng góc tiền phòng trước điều trị 

 Bảng 1 Tình trạng góc tiền phòng trước điều trị 
Các chỉ số 

 
Giai đoạn 

Số 
mắt 

Độ mở 
góc trung 

bình 

Độ 
lệch 

chuẩn 

Giá trị 
cao 
nhất 

Giá trị 
thấp nhất P 

Tiềm tàng 129 1,891 0,742 3 1,0 
Sơ phát 12 1,666 0,492 2 0,5 

0,591 

Nhóm glôcôm góc đóng giai đoạn tiềm tàng trước 
điều trị có góc tiền phòng mở rộng hơn, độ mở góc 
trung bình của nhóm này là 1,891 ± 0,0742. Nhóm 
glôcôm sơ phát có độ mở góc tiền phòng hẹp hơn, độ 
mở góc trung bình của nhóm này là 1,666 ± 0,492. Sự 
khác nhau về độ mở góc giữa hai nhóm không có ý 
nghĩa (p > 0,05). 

2. Kết quả lâu dài sau phẫu thuật  
2.1. Nhãn áp 
Bảng 2. Nhãn áp trung bình trước và sau điều trị 

Thời gian 
NA trung bình Trước điều trị Sau điều trị P 

Tiềm tàng 18,22 ± 2,232 17,78 ±1,34 0,037 
Sơ phát 27,92 ± 5,745 18,56±1,617 0.01 

Tại thời điểm khám lại, NA trung bình của cả 2 
nhóm giai đoạn bệnh đều giảm hơn so với trước khi 
điều tri. Sự chênh lệch nhãn áp này có ý nghĩa thống 
kê (p<0,05). Nhóm giai đoạn sơ phát, nhãn áp trung 
bình ở thời điểm khám lại giảm 40,21% so với trước 
điều trị. 

2.2. Kích thước lỗ cắt MMCB 
Bảng 3. Kích thước lỗ cắt MMCB 

Số mắt Kích thước lỗ cắt MMCB 
n % 

Không rõ lỗ cắt 0 0 
Lỗ cắt nhỏ KT < 0,5mm 6 4.3 

Lỗ cắt KT ≥ 0,5mm 135 95.7 
Tổng 141 100% 

Tại thời điểm khám lại, không trường hợp nào bít hoặc 
không rõ lỗ cắt. 

2.3. Độ mở góc tiền phòng trước và sau điều trị 
Bảng 4. Độ mở góc tiền phòng trước và sau điều trị 

Chỉ số 
 
 

Thời điểm 

Số 
mắt 

Độ mở 
góc 

trung 
bình 

Độ 
lệch 

Giá trị 
cao 
nhất 

Giá trị 
thấp 
nhất 

P 

Trước ĐT 129 1,891 0,742 3 1 GĐ 
tiềm 
tàng Sau ĐT 123 2,704 0,51 4,0 2,75 

<0,01 

Trước ĐT 12 1,666 0,492 2 1,0 GĐ sơ 
phát Sau ĐT 18 2,634 0,52 4,0 2,5 

<0,01 

ở thời điểm khám lại, độ mở góc trung bình của cả 
hai nhóm giai đoạn tiềm tàng và sơ phát đều cao hơn 
so với trước điều trị, sự khác biệt này có ý nghĩa thống 
kê với p<0,01. 

2.4. Giai đoạn bệnh trước và sau điều trị 
Bảng 5. Giai đoạn bệnh trước điều trị và tại thời 

điểm khám lại 
Giai đoạn bệnh Trước cắt điều trị Thời điểm khám lại 

Tiềm tàng 129(91,49%) 119 (84,40%) 
Sơ phát 12(8,51%) 1(0,71%) 

Tiến triển 0 21(14,89%) 
Trầm trọng 0 0 

Gần mù và mù 0 0 
Tổng 141 141 
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Có 1 trường hợp tăng NA nhưng thị trường và đĩa 
thị bình thường. Tuy nhiên có 21 mắt ở giai đoạn tiến 
triển, trong đó có 4 mắt đã phải chuyển sang cắt bè 
để điều chỉnh nhãn áp và 8 mắt (5,67%) có nhãn áp 
cao nhưng còn điều chỉnh với thuốc.  

2.5. Kết quả chung của phẫu thuật 
Để đánh giá kết quả thành công của phương pháp 

cắt MMCB, ngoài tiêu chuẩn về hạ nhãn áp chúng tôi 
còn căn cứ vào những thay đổi về tổn thương đĩa thị 
và thị trường. Kết quả cho thấy tỷ lệ thành công là 
85,1% tỷ lệ thất bại là 14,9%.  

3. Các yếu tố liên quan 
3.1. Kích thước lỗ cắt MMCB  
Bảng 6: Kích thước lỗ cắt MMCB và kết quả điều trị 

< 0,5mm 0,5mm–1 Tổng Lỗ cắt MMCB 
Kết quả n % N % n % 

Thành công 4 66,7 133 98,2 137 97,2 
Không thành công 2 33,3 2 1,5 4 2,8 

P 0,009  
Kích thước lỗ cắt có ảnh hưởng tới kết quả điều trị 

và sự khác biệt giữa hai nhóm trên là có ý nghĩa 
thống kê vói p < 0,01. 

3.2. Giai đoạn bệnh  
Bảng 7. Giai đoạn bệnh và kết quả điều trị 

Tiềm tàng Sơ phát Tổng Giai đoạn 
Kết quả n % n % n % 

Thành công 117 82,98 3 2,13 120 85,1 
Không thành công 12 8,51 9 6,38 21 14,9 

P 0,0388 
ở thời điểm khám lại, nhóm giai đoạn tiềm tàng có 

117/129 mắt vẫn giữ nguyên giai đoạn như trước điều 
trị trong khi đó nhóm giai đoạn sơ phát có 9/12 mắt 
chuyển giai đoạn nặng hơn. Tỷ lệ thành công sau 
điều trị của hai giai đoạn khác nhau có ý nghĩa thống 
kê (p< 0,05). 

BÀN LUẬN 
1. Nhận xét về đặc điểm bệnh nhân. 
1.1. Tuổi và giới 
Trong nghiên cứu của chúng tôi, các bệnh nhân có 

độ tuổi từ 46 đến 85 tuổi, tuổi trung bình là 60,01 ± 
8,242 tuổi, trong đó độ tuổi từ 50-69 tuổi chiếm tỷ lệ 
rất cao 81,9% (113 mắt).Điều này là hợp lý vì glôcôm 
góc đóng nguyên ph ţ thường gặp ở người trên 40 tuổi 
và tỷ lệ cao gặp trong độ tuổi từ 50-70, rất ít khi gặp ở 
người trẻ. Phân bố bệnh nhân theo giới trong nghiên 
cứu cũng phù hợp với đặc điểm dịch tễ học lâm sàng 
của glôcôm nguyên phát ở châu ¸.  

1.2. Độ mở góc tiền phòng 
Trong nghiên cứu của chúng tôi độ mở góc trung 

bình trước khi điều trị là 1,872 ± 0,726 cao hơn với các 
tác giả khác. Có thể do bệnh nhân trong nhóm nghiên 
cứu của chúng tôi đã được chọn lọc theo tiêu chuẩn 
trước và là những bệnh nhân ở giai đoạn tiềm tàng, hầu 
hết chưa lên cơn tăng nhãn áp và chưa có dính góc.  

2. Kết quả lâu dài của phẫu thuật 
2.1. Tình trạng nhãn áp 
Trong nhóm giai đoạn sơ phát, nhãn áp trung bình 

ở thời điểm khám lại giảm nhiều so với trước điều trị 
(40,21%), do ở giai đạn sơ phát, nhãn áp trước PT 
hầu hết đã tăng cao. 

2.2. Tình trạng lỗ cắt mống mắt chu biên 
Trong nghiên cứu của chúng tôi không thấy có 

mắt nào bị bít lỗ cắt MMCB, có thể do đa số lỗ cắt có 
kích thước lớn, lỗ cắt có kích thước < 0,5mm chỉ có tỷ 
lệ 4,3% (6 mắt).  

2.3. Tình trạng góc tiền phòng 
 Sau cắt mống mắt chu biên tại thời điểm khám lại 

độ mở góc trung bình của nghiên cứu chúng tôi là 
2,78 ± 0,54 khác biệt rõ rệt so với trước điều trị. Kết 
quả này cao hơn với các nghiên cứu khác, có lẽ do 
thời gian theo dõi của chúng tôi dài hơn nên độ mở 
góc lúc này đã ổn định, chân mống mắt không bị đẩy 
ra trước do đó không áp sát vào vùng bè nên góc tiền 
phòng rộng hơn.  

2.4. Giai đoạn bệnh. 
 Trước điều trị, bệnh nhân trong nhóm nghiên cứu 

hầu hết ở giai đoạn tiềm tàng chiếm tới 91,5%, sơ 
phát là 8,5% . Trước điều trị trong nhóm bệnh nhân 
nghiên cứu của chúng tôi không có mắt nào ở giai 
đoạn tiến triển và trầm trọng. Chính vì thế kết quả 
chức năng của mắt ở thời điểm khám lại rất cao. 

2.5. Kết quả chung của phẫu thuật 
 Phẫu thuật cắt mống mắt chu biên có hiệu quả 

trong hạ nhãn áp lâu dài, tỷ lệ thành công có thể đạt 
tới tỷ lệ 85,1%. PT này là phương pháp chính điều trị 
bệnh glôcôm ở giai đoạn sớm. 

3. Các yếu tố liên quan 
3.1. Kích thước lỗ cắt MMCB 
Kích thước lỗ cắt MMCB < 0,5 mm tỷ lệ thành 

công chỉ có 66,7%, còn những mắt có kích thước 
lỗ cắt từ 0,5-1mm tỷ lệ thành công tới 98,2%, như 
vậy có sự khác biệt về kết quả giữa 2 loại kích thước lỗ 
cắt và sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê với p < 0,05. 
Kết quả nghiên cứu những tác giả khác cũng cho thấy 
rằng ở những mắt có lỗ cắt mống mắt chu biên không 
đủ rộng hoặc lỗ cắt mống mắt chu biên bị bít lại thì 
tác dụng hạ nhãn áp cũng không cao. 

3.2. Giai đoan bệnh 
Tỷ lệ thành công ở nhóm giai đoạn tiềm tàng là 

82,89% (117 mắt), còn ở giai đoạn sơ phát tỷ lệ thành 
công là 2,13% (3 mắt). Như vậy những mắt ở giai 
đoạn tiềm tàng tỷ lệ thành công cao hơn so với những 
mắt ở giai đoạn sơ phát. Mức hạ NA của nhóm mắt ở 
giai đoạn tiềm tàng đủ để không làm tổn hại đến thị 
thần kinh do đó thị trường ít bị tổn thương, chức năng 
thị giác không bị ảnh hưởng. Đối với những mắt ở giai 
đoạn sơ phát mức hạ NA do cắt mống mắt chu biên 
có thể chưa đạt tới nhãn áp đích nên vẫn còn có thể 
gây tổn hại thần kinh thị giác. 

Kết luận  
- PT cắt MMCB có tác dụng làm hạ nhãn áp trên 

nhóm glôcôm góc đóng giai đoạn sơ phát. Nhãn áp 
trung bình trước điều trị là 27,92± 5,745 mmHg sau 
điều trị đã hạ xuống còn 18,56 ± 1,617 mmHg. Sau cắt 
mống mắt chu biên, độ mở góc tiền phòng tăng lên rõ 
rệt. Tỷ lệ thành công của PT cắt MMCB là 85,1%. 

Kích thước lỗ cắt MMCB và giai đoạn bệnh có liên 
quan đến kết quả PT. 
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ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CAN THIỆP ĐIỀU TRỊ NỘI TIẾT  

TRÊN PHỤ NỮ MÃN KINH SAU PHẪU THUẬT 
 

TRẦN Lệ THỦY - Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh 
ĐẶT VẤN ĐỀ 
Tuổi mãn kinh đến cùng với nhiều thay đổi về nội 

tiết, sự thiếu hụt nội tiết này dẫn đến ảnh hưởng trên 
đa cơ quan, đó là các biểu hiện của rối loạn vận 
mạch, tiết niệu, sinh dục… Vì vậy đã có nhiều bàn cãi 
về các tác hại của điều trị nội tiết tuổi mãn kinh, 
nhưng với lợi ích nhiều mặt của liệu pháp nội tiết 
người ta vẫn luôn theo đuổi đến cùng các phương 
pháp điều trị để nhằm làm giảm đến mức thấp nhất 
các tác dụng phụ và vẫn đảm bảo tác dụng có lợi của 
điều trị nội tiết. 

Đặc biệt, với phẫu thuật cắt tử cung các biểu hiện 
mãn kinh sẽ càng nghiêm trọng hơn vì sự cắt đứt nội 
tiết xảy ra đột ngột. Mặt khác, mọi người đều biết rằng 
các phác đồ ngắn hạn, phác đồ từ 3-6 tháng không 
gây ra những ảnh hưởng bất lợi, ví dụ như trên ung 
thư vú… vì vậy ngày nay người ta đang chú trọng và 
tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này nhằm xác định hiệu 
quả của các phác đồ ngắn hạn. 

Mục đích điều trị nhằm tái lập nồng độ hormon để 
thay đổi các triệu chứng và rối loạn chức năng do tình 
trạng thiếu estrogen cấp tính hoặc mãn tính, ngăn 
ngừa và điều trị những triệu chứng và nguy cơ lâu dài 
do hậu quả của sự thiếu hụt này gây ra. 

Vậy hai mục đích của LPNT thay thế là: 
- Điều trị các triệu chứng có sẵn quanh mãn kinh. 
- Dự phòng các bệnh lý gây ra do thiếu hụt estrogen. 
Trên thế giới đã có một số nghiên cứu về mãn 

kinh do phẫu thuật, ở nước ta, các nghiên cứu này 
còn tương đối ít ỏi. Do đó chúng tôi thực hiện nghiên 
cứu này nhằm tìm hiểu và đánh giá về hiệu quả của 
điều trị nội tiết trên phụ nữ mãn kinh do phẫu thuật. 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
1. Đối tượng nghiên cứu. 
Phụ nữ từ 35-55 tuổi, mãn kinh do phẫu thuật đến 

khám tại phòng khám bệnh viện Từ Dũ. 
2. Phương pháp nghiên cứu. 
Đoàn hệ tiên cứu 
Trong thời gian tiến hành nghiên cứu từ tháng 

10/2008 đến tháng 10/2009 chúng tôi nhận vào mẫu 
90 phụ nữ sau cắt tử cung 1 tháng (25-35 ngày) trong 
độ tuổi 35-55 tuổi, thỏa các tiêu chuẩn chọn mẫu.  

Tiêu chuẩn chọn bệnh: Các phụ nữ tuổi từ 35 đến 
55 tuổi, thỏa mãn các điều kiện: Có tiền căn phẫu 
thuật cắt 2 buồng trứng (có hoặc không kèm cắt tử 
cung) cách 1 tháng (25-35 ngày), trước phẫu thuật 
chưa có triệu chứng mãn kinh, sau phẫu thuật có các 
triệu chứng rối loạn mãn kinh có chỉ định điều trị nội 
tiết và đồng ý dùng thuốc nội tiết ngắn hạn 6 tháng, 
không dùng bất cứ loại thuốc nội tiết sinh dục nào 
trong vòng 6 tháng trước đó.  

Tiêu chuẩn loại trừ: Các phụ nữ có rối loạn tiền 
mãn kinh (kinh nguyệt nguyệt rối loạn không do 
nguyên nhân thực thể, triệu chứng rối loạn tiền mãn 
kinh) trước phẫu thuật hoặc có tiền căn cắt 1 buồng 
trứng trước phẫu thuật, tiền sử bản thân: bệnh lý 
tuyến vú (u vú, ung thư vú) trước đó, tiền sử gia đình 
có người thân bị ung thư vú (chị, em gái, mẹ), sa tử 
cung, sa bàng quang gây rối loạn tiểu, bệnh lý nội 
khoa liên quan chống chỉ định: viêm tắc động – tĩnh 
mạch, thuyên tắc phổi, triglycerid > 300mg/dl, viêm 
gan, đái tháo đường, bệnh van tim, tăng huyết áp, rối 
loạn tâm thần, hút thuốc lá, béo phì (BMI> 30kg/m2). 

Bệnh nhân được khám lần đầu vào thời điểm sau 
mổ 1 tháng. Được phỏng vấn theo bảng câu hỏi soạn 
sẵn và khám lâm sàng ghi nhận các triệu chứng lâm 
sàng. Trong nghiên cứu này, chúng tôi nghiên cứu 
hiệu quả của CEE (biệt dược Premarin 0,625mg)-là 
phác đồ khuyến cáo đối với phụ nữ mãn kinh sau cắt 
2 buồng trứng. để điều trị trong 6 tháng. Ghi nhận các 
triệu chứng cơ năng và khám lâm sàng lần 2 sau điều 
trị nội tiết 6 tháng. Trong thời gian điều trị, có hẹn 
bệnh nhân tái khám sau 3 tháng hoặc bất cứ khi nào 
có triệu chứng khó chịu. 

Phân tích thống kê 
Các triệu chứng được đánh giá với điểm số từ 1 

đến 5 là biến thứ tự không có phân phối chuẩn nên 
dùng kiểm định Wilcoxon để so sánh sự khác nhau 
giữa 2 trung vị về mức độ khó chịu theo thời gian trên 
cùng một cá thể để kiểm định giả thuyết  

Các triệu chứng với đánh giá có hoặc không là 
biến phụ thuộc có phân loại nhị thức, lặp lại qua thời 
gian  sử dụng kiểm định chi bình phương McNemar 


